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Đặt vấn đề 

TTCK là một trong những kênh huy động vốn 
quan trọng nhất của các công ty, giúp các công 
ty có thể niêm yết công khai, tăng thêm vốn 
để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của 
mình. Đồng thời, TTCK được coi là một chiếc 
phong vũ biểu của nền kinh tế. Lịch sử đã chỉ 
ra rằng, giá cổ phiếu và các loại tài sản tài 
chính khác là một phần quan trọng của hoạt 
động kinh tế và nó có thể gây ảnh hưởng hoặc 
là một thước đo đánh giá kỳ vọng của xã hội.

Đổi mới kinh tế năm 1986 đã giúp Việt Nam 
nhận thức được vai trò quan trọng của TTCK. 
Vì vậy, vào năm 2000 Việt Nam đã thiết lập 
TTCK và kể từ đó TTCK Việt Nam không 
ngừng trưởng thành và phát triển. Sự trưởng 
thành của thị trường được thể hiện sinh động 
qua nhiều con số. So với cách đây 12 năm, 
quy mô thị trường hiện tăng trên 50 lần, vốn 
hóa năm đầu tiên dưới 1% GDP, nhưng cuối 
năm 2011 đạt gần 27%. Khối lượng giao dịch 
cũng tăng 30-40 lần so với năm đầu tiên giao 
dịch, 2000. Trong năm 2000, thị trường hoạt 
động chỉ hơn 10 doanh nghiệp, nay tăng lên 
gần 800 doanh nghiệp (Tiền Hải, 2012). 

Năng lực huy động vốn của TTCK thực sự 
là điểm đáng chú ý với gần 700.000 tỷ đồng 

huy động cho nền kinh tế qua 12 năm, đỉnh 
cao là năm 2007 đạt 127.000 tỷ đồng. Luồng 
vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài có thời điểm 
cao nhất lên đến 12 tỷ USD, nay khoảng 6,7 
tỷ USD, góp phần cân bằng cán cân thanh 
toán, cũng như gia tăng sức hấp dẫn của môi 
trường đầu tư Việt Nam trong con mắt nhà 
đầu tư quốc tế (Lan Hương, 2012).  
 	
Những biến động của TTCK Việt Nam làm 
cho các nhà phân tích nảy sinh nhu cầu tìm 
kiếm các yếu tố ảnh hưởng giải thích cho 
những biến động đó. Các biến số vĩ mô luôn 
là quan tâm hàng đầu để phân tích nguyên 
nhân của các biến động trong TTCK. Kết 
hợp phương pháp quan sát thực nghiệm và 
lý thuyết đã được nghiên cứu ở các quốc gia 
khác về ảnh hưởng của các biến vĩ mô đến tỷ 
suất sinh lợi chứng khoán, đồng thời mở rộng 
các nghiên cứu ở thị trường Việt Nam, nhóm 
tác giả quyết định thực hiện nghiên cứu “Các 
nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán tại 
Tp. Hồ Chí Minh”, cụ thể là các biến số vĩ 
mô. Nghiên cứu này góp phần trong việc đa 
dạng hóa phương pháp lựa chọn danh mục 
đầu tư ngoài bằng hai phương pháp truyền 
thống là phân tích cơ bản và phân tích kỹ 
thuật cho các nhà đầu tư; đồng thời giúp cho 
các nhà hoạch định chính sách có thêm cơ 
sở cho việc ra quyết định các chính sách để 
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phát triển thị trường vốn trong tương lai để 
trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho 
các doanh nghiệp.

Cơ sở lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng 
đến giá chứng khoán 

Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng tới giá chứng 
khoán, đặc biệt là các nhân tố như: chỉ số 
sản xuất công nghiệp (IPI), chỉ số giá tiêu 
dùng (CPI), cung tiền M2, tỷ giá, lãi suất, giá 
dầu và chỉ số MSCI. Sự ảnh hưởng của các 
nhân tố này tới giá chứng khoán được phân 
tích như sau:

Về chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số sản 
xuất công nghiệp đại diện cho hoạt động kinh 
tế. Lý thuyết cho rằng chỉ số sản xuất công 
nghiệp gia tăng trong giai đoạn nền kinh tế 
đang tăng trưởng và chỉ số sản xuất công nghiệp 
giảm suốt thời gian kinh tế suy thoái. Do đó, 
sự thay đổi trong chỉ số sản xuất công nghiệp 
là dấu hiệu sự thay đổi nền kinh tế. Công suất 
sản xuất của một nền kinh tế sẽ gia tăng trong 
suốt thời gian kinh tế tăng trưởng và đem lại 
tăng trưởng dòng tiền kỳ vọng trong tương lai. 
Vì vậy, mối tương quan giữa chỉ số sản xuất 
công nghiệp và tỷ suất sinh lợi là đồng biến. 
Trong năm 2009 chỉ số sản xuất công nghiệp 
có quan hệ đồng biến với VN-Index và kết 
quả này cũng giống nghiên cứu thực nghiệm 
của Husainey và Le (2009); Tunah (2010). Tuy 
nhiên, từ thời điểm tháng 4/2010 đến tháng 
6/2012, ta lại thấy mối quan hệ nghịch biến 
giữa hai chỉ số này. Trong khi chỉ số sản xuất 
công nghiệp vẫn tiếp tục tăng thì VN-Index 
lại giảm. 

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), nhìn về 
mặt tổng thể có mối tương quan nghịch giữa 
giá chứng khoán và chỉ số giá tiêu dùng. Khi 
lạm phát cao làm cho chi phí sử dụng vốn của 
các doanh nghiệp tăng lên, nên lợi nhuận các 
doanh nghiệp giảm đi. Cầu đối với cổ phiếu 
giảm do khi lạm phát cao sẽ dẫn đến lãi suất 
cao, lợi nhuận từ kênh đầu tư cổ phiếu giảm đi 
trong khi rủi ro tăng lên. Điều này có thể sẽ 

làm cho giá chứng khoán giảm mạnh do một 
đợt thoát khỏi thị trường như nhận định của 
nhà nghiên cứu Menike (2006). Tuy nhiên, 
Kandir (2008) cho rằng có mối quan hệ cùng 
chiều giữa suất sinh lợi của chứng khoán và 
lạm phát bởi vì khi lạm phát gia tăng, thị 
trường vốn có xu hướng chống lại tác động 
của lạm phát. 

Về tăng trưởng cung tiền M2, lý thuyết 
tiền tệ cho rằng sự thay đổi cung tiền sẽ ảnh 
hưởng đến giá của các tài sản trong danh mục 
đầu tư. Quan điểm này cũng tương đồng với 
nghiên cứu của Thaker và các tác giả (2009). 
Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng ta cũng thấy 
một lập luận trái ngược lại là khi cung tiền 
tăng lên sẽ giúp cho lãi suất giảm đi và các 
doanh nghiệp có nhiều khả năng tiếp cận với 
nguồn vốn rẻ hơn. Điều này sẽ tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp gia tăng sản xuất và 
tăng doanh thu, giúp cho giá chứng khoán của 
các doanh nghiệp tăng lên. Nhận định này 
cũng tương đồng với nghiên cứu của Bilson và 
các tác giả (2001) và Tunah (2010). Mặc dù 
các nghiên cứu trước đây cho thấy có sự tương 
quan mạnh giữa hai chỉ số này nhưng cũng 
có những nghiên cứu như Menike (2006) và 
Kandir (2008), kết luận rằng tương quan rất 
yếu hoặc không có tương quan giữa cung tiền 
M2 và chỉ số giá chứng khoán. 

Về thay đổi tỷ giá, tỷ giá có tác động tới 
thị trường tài chính và hoạt động doanh 
nghiệp. Khi tỷ giá tăng, giá trị đồng nội tệ 
giảm, sẽ thúc đẩy hoạt động của các doanh 
nghiệp tăng xuất khẩu, dẫn đến cổ phiếu 
tăng. Biến động tỷ giá hối đoái có tác động 
tới TTCK khi có các nguồn vốn nước ngoài 
được đầu tư vào TTCK. Biến động mạnh của 
tỷ giá hối đoái sẽ khiến các nhà đầu tư nước 
ngoài rút khỏi thị trường, làm giá chứng 
khoán giảm. Quan hệ nghịch biến là mối 
quan hệ khá rõ mà ta thấy trong suốt thời 
kì nghiên cứu. Nhận định này cũng được 
những tác giả Menike (2006), Kandir (2008), 
Bilson và các tác giả (2010) tìm thấy ở các 
thị trường khác nhau. 
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Về thay đổi lãi suất, lý thuyết kinh tế dự 
báo rằng lãi suất trong ngắn hạn và dài hạn 
có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá của chứng 
khoán. Quan hệ giữa lãi suất và giá chứng 
khoán là ngược chiều. Nếu lãi suất thị trường 
cao hơn lãi suất đầu tư chứng khoán thì giá 
chứng khoán giảm. Lãi suất cao sẽ làm cho khả 
năng tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp trở 
nên khó khăn hơn, đồng thời cũng làm cho lợi 
nhuận doanh nghiệp giảm đi, làm cho các nhà 
đầu tư e ngại hơn khi đầu tư vào kênh TTCK, 
vì các kênh gửi tiết kiệm, mua trái phiếu đem 
lại lợi nhuận cao hơn với rủi ro thấp hơn. Điều 
này có thể sẽ làm cho giá chứng khoán giảm 
như các nghiên cứu của Menike (2006), Kandir 
(2008) và Tunah (2010). 

Về biến động giá dầu thế giới, dầu là một 
trong những nguyên liệu chính cho các hoạt 
động kinh tế. Giá dầu thay đổi có tác động 
rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp đặc biệt là ngành vận tải, cũng như đời 
sống của người dân. Do đó, khi giá dầu tăng 
có thể là nguyên nhân làm cho giá nguyên 
liệu đầu vào của các ngành tăng lên. Số liệu 
cho thấy giá dầu thô có những biến động khá 
tương đồng với VN-Index trong suốt một thời 
gian dài từ tháng 8/2008-6/2012. Điều này 
tương đồng với nghiên cứu của Tunah (2010). 
Về chỉ số chứng khoán châu Á Thái Bình 
Dương (MSCI), bài nghiên cứu này kiểm tra 
các tác động từ thị trường tài chính ở ngoài 
Việt Nam ảnh hưởng đến TTCK Việt Nam 
như thế nào, qua đó đánh giá sự hội nhập của 
Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. Husainey 
và Le (2009) cho rằng Việt Nam đã hội nhập 
sâu vào nền thị trường thế giới. Số liệu cho 
thấy đường chỉ số MSCI và đường VN-Index 
biến động khá tương đồng với nhau trong 
suốt giai đoạn nghiên cứu, 2006-2012. Điều 
này cũng phù hợp với nhận định của Kandir 
(2008), Husainey và Le (2009). Họ sử dụng 
chỉ số S&P 500 và cho thấy giá chứng khoán 
Việt Nam cùng chiều với chỉ số S&P 500. 
Đồng thời, cũng thể hiện một điều khá rõ là 
Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu hơn 
vào thị trường rộng lớn thế giới.

Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

Dữ liệu nghiên cứu
 
Về dữ liệu, các biến giá dầu và MSCI sử 
dụng nguồn dữ liệu của Bloomberg. Các dữ 
liệu tỷ giá và lãi suất lấy từ thông tin Ngân 
hàng Nhà nước. Dữ liệu tăng trưởng cung 
tiền M2 được lấy từ IMF. Các biến vĩ mô còn 
lại sử dụng dữ liệu Việt Nam từ Tổng cục 
Thống kê. Giá chứng khoán, VN-Index lấy 
từ HOSE. Tất cả các dữ liệu, ngoại trừ biến 
lãi suất (IR), được tính theo hàm log và dữ 
liệu được lấy theo tháng từ tháng 01/2006 
đến tháng 7/2012.
 
Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng mô hình tự hồi quy véc 
tơ (VAR). Mô hình VAR là mô hình véc tơ 
các biến số tự hồi quy. Mỗi biến số phụ thuộc 
tuyến tính vào các giá trị trễ của biến số này 
và giá trị trễ của các biến số khác. Từ mô 
hình VAR, mô hình nghiên cứu của nhóm tác 
giả được xây dựng như sau:
   						    
	

Trong đó: Yt là một véc tơ 8×1 gồm 7 biến 
số vĩ mô (VNI, IPI, CPI, M2, EXC, IR, OIL, 
MSCI) và chỉ số giá chứng khoán, VN-Index; 
Ai là một ma trận các hệ số 8×8; εt là một 
véc tơ nhiễu trắng (white noise) 8×1; p là số 
độ trễ; β0 là hệ số chặn, nghĩa là nó chịu 
ảnh hưởng mặc định khi không có 7 nhân 
tố kia. 

Bên cạnh đó, việc hồi quy các chuỗi thời gian 
không dừng thường dẫn đến hồi quy giả mạo. 
Kết hợp tuyến tính dừng được gọi là phương 
trình đồng liên kết và có thể được giải thích 
như mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các 
biến trong mô hình. Ta có phương trình đồng 
liên kết tổng quát như sau : 

VNI = β0 + β1OIL + β2MSCI + β3M2 + β4IPI 
+ β5EXC + β6CPI + β7IR
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Để kiểm định tính dừng, nhóm tác giả sử dụng 
kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF). 
Dựa vào giá trị tuyệt đối của kiểm định ADF 
và giá trị tuyệt đối của Mackinnon để nhóm 
tác giả xác định được chuỗi dữ liệu có dừng hay 
không. Kiểm định ADF dựa trên công thức sau:

Trong đó: α là hằng số, β là hệ số tương quan 
xu hướng thời gian, p là độ trễ của các biến 
và y là chuỗi thời gian được kiểm định.

Để xác định được độ trễ tối ưu cho các biến, 
nhóm tác giả sử dụng các chỉ số Akaike Info 
Criteria (AIC), Schwarz information criterion 
(SIC). Chỉ số AIC, SIC được tính theo công thức sau: 
 

Trong đó: Lmax là giá trị lớn nhất log-Likelihood 
được xác định từ mô hình, k là số biến độc lập 
và n là số lượng mẫu.

Khi các số liệu AIC và SIC không có sự đồng 
thuận trong kết quả (AIC, SIC cho các độ trễ 
khác nhau) thì nhóm tác giả sẽ thực hiện LM 
test đối với các phần dư để xác định các độ 
trễ phù hợp nhất.

Để xác định mối quan hệ giữa các biến trong 
dài hạn, nhóm tác giả sử dụng kiểm định 
Johansen-Juslius Contegration cho hai biến 
và sau đó sẽ sử dụng Johansen-Juslius cho 
nhiều biến. Phương thức kiểm định Johansen 
(1988) và Johansen-Juslius (1990) sẽ cung cấp 
cho chúng ta hai kiểm định là kiểm đinh giá 
trị riêng cực đại (Maximum Eigenvalue Test) 
và kiểm định trượt (Trace Test) để xác định 
số lượng véc tơ đồng liên kết (r).

Kết quả nghiên cứu  

Các kiểm định

Để thực hiện các kiểm định, nhóm tác giả sử 
dụng phần mềm Eviews và có kết quả như sau:

Bảng 1: Tổng hợp các biến sử dụng trong mô hình
Tên biến Ký hiệu Cách tính Nguồn

Giá chứng khoán – chỉ số VN-Index VNI VNIt = ln(VNIt) HOSE

Chỉ số sản xuất công nghiệp IPI IPIt = ln(IPIt) GSO

Chỉ số giá tiêu dùng CPI CPIt = ln(CPIt) GSO

Tăng trưởng cung tiền M2 Mt = ln(Mt) IMF

Biến động giá dầu OIL OILt = ln(OILt) Bloomberg

Thay đổi tỷ giá VND/USD EXC EXCt = ln (EXCt) SBV

Lãi suất huy theo tháng IR IR SBV

Chỉ số chứng khoán châu Á Thái Bình Dương MSCI MSCI=ln(MSCIt) Bloomberg

Nguồn: Tác giả trích xuất từ Evews

Bảng 2: Kết quả kiểm định tính dừng

Biến sử dụng Giá trị t- Giá trị P Sai phân bậc 
1 Giá trị P Biến sử dụng

VN-Index -2,1866 0,2128 -6,2653 0,0000 I(1)

CPI -0,3512 0,9113 -3,7954 0,0044 I(1)

Tỷ giá -0,0252 0,9529 -9,0793 0,0000 I(1)

Giá dầu -2,3364 0,1634 -6,2035 0,0000 I(1)

Lãi suất -1,8357 0,3608 -7,6812 0,0000 I(1)

M2 -2,2392 0,1944 -8,5404 0,0000 I(1)
Chỉ số sản xuất 
công nghiệp 0,0619 0,9607 -8,5881 0,0000 I(1)

Chỉ số MSCI -2,1695 0,219 -6,8559 0,0000 I(1)

SIC = ln[n]/c - 2ln[Lmax]
2n

n-k-1AICc = k - 2ln[Lmax]( )

Δyt = α + βt + γyt-1 + δ1Δyt-1 + ….+ δp-1Δyt-p+1 + εt
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Kết quả kiểm định ban đầu ở Bảng 2 cho thấy các 
chuỗi không dừng. Sau đó chuyển qua sai phân 
bậc 1 thì các chuỗi đều dừng. Kết quả cho thấy 
các biến thay đổi VN-Index, thay đổi tỷ giá, thay 
đổi giá dầu, lãi suất, chỉ số sản xuất công nghiệp, 
chỉ số MSCI, cung tiền M2 đều có ý nghĩa thống 
kê tại sai phân bậc 1, I(1) với mức ý nghĩa 1%.

Bảng 3 cho thấy các tiêu chuẩn FPE, SC, HQ, LR 
và AIC đều có độ trễ là 1. Vì vậy, nhóm tác giả 
lựa chọn độ trễ là 1 cho nghiên cứu của mình.

Kết quả kiểm tra đồng liên kết (Johansen) ở 
Bảng 4 bác bỏ giả thuyết H0 là không có quan 
hệ đồng liên kết nào, nghĩa là có tồn tại ít 
nhất một mối quan hệ đồng liên kết của các 
biến trong mô hình nghiên cứu.

Ngoài ra, nhóm tác giả cũng thực hiện các 
kiểm định về kiểm định phản ứng xung lực và 
phân phối chuẩn. Về kiểm định phản ứng xung 
lực, kết quả cho thấy giá chứng khoán phản 
ứng cùng chiều với giá dầu từ tháng thứ 3 đến 
tháng thứ 5 còn lại thì phản ứng trái chiều. 
Tương tự, các biến vĩ mô khác có thời gian 
cùng chiều và có thời gian phản ứng ngược 
chiều. Riêng chỉ số giá tiêu dùng luôn luôn 
phản ứng ngược chiều với giá chứng khoán. 
Về kiểm định phân phối chuẩn, kết quả cho 
thấy dữ liệu đáp ứng yêu cầu.

Kết quả hồi quy và thảo luận

Để phân tích các nhân tố ảnh 
hưởng đến giá trên HOSE, 
nhóm tác giả sử dụng phương 
trình đồng liên kết để phân 
tích dài hạn và VAR để phân 
tích ngắn hạn. Sử dụng phần 

mềm Eviews cho kết quả hồi quy như Bảng 5 
và Bảng 6. 
	
- Trong dài hạn

Kết quả hồi quy phương trình đồng liên kết ở 
Bảng 5 cho thấy các biến đều có ý nghĩa thống 
kê ngoại trừ biến tỷ giá và lãi suất. Kết quả 
này được phân tích như sau: 

Phương trình véc tơ đồng liên kết cho thấy 
mối cân bằng trong dài hạn như sau: (i) VNI 
có mối tương quan dương với cung tiền M2. Kết 
quả này phù hợp với nghiên cứu của Abdullah 
và Hayworth (1993); (ii) Trong dài hạn mối 
tương quan giữa IPI và giá chứng khoán là 
cùng chiều. Kết luận này giống kết luận của 
Fama (1981), Humpe và Macmillan (2007); 
(iii) Cũng giống với kết quả nghiên cứu của 
Fama (1981), Humper và Macmillan (2000), 
lạm phát tác động ngược chiều đến giá chứng 
khoán; (iv) Phù hợp với nghiên cứu của Jung 
và Ronald Ratti (2007), giá dầu có tác động 
tiêu cực đến giá chứng khoán; (v) Mối liên kết 
giữa thị trường Việt Nam và thị trường trong 
khu vực khá yếu, phù hợp với giả thuyết tương 
quan giữa tỷ suất sinh lợi MSCI và tỷ suất 
sinh lợi TTCK Việt Nam là cùng chiều.

- Trong ngắn hạn

Kết quả hồi quy theo VAR cho thấy tất cả 
các biến đều có ý nghĩa thống kê. Điều này 
cho thấy các biến vĩ mô có tác động đến giá 

Bảng 4: Kiểm định đồng liên kết Johansen trong mô 
hình đa biến

Ghi chú: *thể hiện bác bỏ giả thuyết H0 ở mức 1%
Nguồn: Tác giả trích xuất từ Evews

Giả thiết 
H0

Giá trị 
Eigen

Giá trị 
tính toán

0,05 
Giá trị cơ bản Giá trị P.**

None *  0,9329  648,5484  159,5297  0,0000
At most 1 *  0,8435  454,0892  125,6154  0,0001
At most 2 *  0,8068  320,5598    95,7537  0,0000
At most 3 *  0,7594  202,1929    69,8189  0,0000
At most 4 *  0,4731    99,6344    47,8561  0,0000
At most 5 *  0,3371    53,4958    29,7971  0,0000
At most 6 *  0,1632    23,8994    15,4947  0,0022
At most 7 *  0,1425    11,0675     3,8415  0,0009

VNI OIL MSCI M2 IPI CPI IR

 
1.000000

-2,0543  4,1719 0,5316  7,1537 0,1501 -4,7252

(0,2363) (0,2349) (0,3411) (1,1074) (1,1937)  (1,2586)

Bảng 5: Kết quả hồi quy phương trình đồng liên kết

Ghi chú: Giá trị trong ngoặc là sai số chuẩn
Nguồn: Tác giả trích xuất từ Evews

Ghi chú: Dấu * thể hiện độ trễ được đề nghị theo tiêu chuẩn lựa chọn tương ứng
Nguồn: Tác giả trích xuất từ Evews

Bảng 3: Kiểm định xác định độ trễ theo các tiêu chuẩn
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 648,7349 NA 0,0000 -17,5544 -17,3034 -17,4544
1 1327,4230    1190,0280* 1,61e-25*  -34,3951*  -32,13606*  -33,4949*
2 1393,1630     100,8614 0,0000 -34,4428 -30,1757 -32,7423
3 1454,7340       80,9708 0,0000 -34,3763 -28,1011 -31,8755
4 1512,2350       63,0150 0,0000 -34,1982 -25,9149 -30,8972
5 1571,1270       51,6313 0,0000 -34,0583 -23,7669 -29,9570
6 1674,3280       67,8577 0,0000  -35,1323 -22,8328 -30,2307
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chứng khoán trong ngắn hạn. Kết quả nghiên 
cứu này được phân tích trong Bảng 6.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong điều kiện 
các yếu tố khác không đổi, ta có kết quả như 
sau: (i) Khi tăng 1% trong VN-Index có độ 
trễ 1 tháng sẽ làm tăng 0,2793% trong VN-
Index; (ii) Khi tăng 1% trong giá dầu có độ 
trễ 1 tháng sẽ làm giảm 0,4404% trong VN-
Index. Kết quả này khác với kết quả nghiên 
cứu của Tunah (2010); (iii) Giống với kế quả 
nghiên cứu của Husainey và Lê (2009), tăng 
1% trong chỉ số MSCI có độ trễ 1 tháng sẽ 
làm tăng 0,6249% trong VN-Index; (iv) Chỉ số 
VN-Index còn bị ảnh hưởng bởi lãi suất. Sự 
tăng 1% trong lãi suất có độ trễ 1 tháng làm 
cho VNI giảm 2,9734%. Điều này giống các 
nghiên cứu của Menike (2006), Kandir (2008) 
và Tunah (2010).

Kết luận và kiến nghị

Từ kết quả phân tích có thể thấy trong ngắn 
hạn TTCK Việt Nam là một thị trường thông 
tin yếu khi các biến vĩ mô ít ảnh hưởng đến giá 
chứng khoán trong ngắn hạn ngoại trừ giá dầu, 
cung tiền, lãi suất và chỉ số MSCI. Tuy nhiên, 
trong dài hạn TTCK Việt Nam lại có mối tương 
quan với các nhân tố vĩ mô cơ bản. Do đó, trong 
phần kiến nghị nhóm tác giả tập trung phần 
lớn vào các kiến nghị trong dài hạn như sau: 

Thứ nhất, ổn định các nhân tố vĩ mô nhằm hỗ 
trợ TTCK phát triển. Kết quả phân tích cho thấy 
các nhân tố vĩ mô có ảnh hưởng đến chỉ số giá 
chứng khoán. Việc ổn định và điều hành tốt các 
chính sách, kinh tế vĩ mô sẽ làm cho TTCK phát 
triển và bền vững bởi lẽ ổn định các nhân tố vĩ 
mô giúp các doanh nghiệp phát triển và nhà đầu 
tư chứng khoán sẽ an tâm đầu tư vào TTCK.

Thứ hai, thúc đẩy gia tăng sản lượng công 
nghiệp. Sản lượng công nghiệp là biến đại 
diện cho hoạt động kinh tế, có tác động tích 
cực đến chỉ số giá chứng khoán. Sản lượng 
công nghiệp tăng giúp TTCK phát triển. 
Chính vì vậy, việc gia tăng sản lượng công 
nghiệp sẽ góp phần làm cho TTCK phát triển 
và ổn định. Do đó, các giải pháp để thúc đẩy 
sản xuất công nghiệp bao gồm ba giải pháp: 
(i) Phát triển nhiều công ty sản xuất trong 
nước, đặc biệt là các công ty sản xuất hàng 
xuất khẩu và các công ty sản xuất các mặt 
hàng thay thế cho nhập khẩu; (ii) Thu hút 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các 
ngành sản xuất công nghiệp nhằm tận dụng 
thế mạnh của Việt Nam là nguồn nhân lực giá 
rẻ. Do đó, cần phát huy mạnh hơn yếu tố này 
bằng cách nâng cao năng lực và tăng nghề 
cho công nhân; (iii) Phát triển các tập đoàn 
công nghiệp chủ lực. Các tập đoàn lớn như 
tập đoàn bưu chính viễn thông, tiến đến phát 
triển mạnh các tập đoàn than khoáng sản, 
tập đoàn công nghệ thông tin… làm được điều 
này mới có thể cạnh tranh và tránh lãng phí 
nguồn tài nguyên trong nước khi phải xuất 
khẩu nguyên liệu thô cho các nước. Đồng thời 
gia tăng giá trị trong chuỗi “chain value” đến 
các sản phẩm cuối cùng làm gia tăng giá trị 
của các sản phẩm Việt Nam.

Thứ ba, ổn định và kiềm chế lạm phát. Kết quả 
phân tích cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng, 
thì lạm phát gia tăng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến 
TTCK. Chính vì vậy, để phát triển TTCK cần 
ổn định và kiềm chế lạm phát. Để làm được điều 
này, chúng ta cần thực hiện các giải pháp sau: 
(i) Chính phủ cần thực hiện chính sách tiền tệ 
linh hoạt. Khi lạm phát tăng cao thì cần có các 
công cụ để kiềm chế lạm phát. Đồng thời, kết 
hợp với các công cụ tiền tệ thông qua lãi suất và 
tăng trưởng tín dụng tương ứng với chính sách 
tiền tệ mở rộng hoặc thu hẹp để kiềm chế lạm 
phát; (ii) Chính sách điều hành giá cả hàng hóa 
cũng là một trong những mục tiêu quan trọng, 
tránh những cú sốc trong nguồn cung, đặc biệt 
là việc điều hành giá các mặt hàng chủ lực 
như xăng dầu, giá vàng, giá thép…; (iii) Thường 

Phương trình hồi quy R2 hiệu 
chỉnh

(0,1148) (0,1733) (0,2095) (1,2667) 0,2207

[2,4322] [-2,5412] [2,9825] [-2,3473]

VNI = 0,2793 VNIt-1 - 0,4404 OILt-1 + 0,6249 MSCIt-1 - 2,9734 IRt-1

Bảng 6: Kết quả ước lượng mô hình VAR

Ghi chú: Giá trị trong ngoặc () là sai số chuẩn và trong [] là giá trị tính toán t
Nguồn: Tác giả trích xuất từ Evews
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xuyên phân tích, so sánh giá cả nhằm ứng phó 
chủ động hơn với những biến động với giá cả 
hàng hóa trên thế giới.

Thứ tư, điều hành lãi suất. Kết quả phân tích 
cho thấy lãi suất tác động đến chỉ số giá chứng 
khoán. Do đó, khi có sự biến động lãi suất nhà 
điều hành phải tính đến tác động của TTCK 
để từ đó đưa ra giải pháp thích hợp: (i) Khi 
ra quyết định về lãi suất cần tiếp cận khuynh 
hướng vĩ mô tổng thể và có dự báo sớm. Theo 
cách này thì nhà nước nên xem xét tập trung 
phân tích những biến động vĩ mô để đi đến 
nhận định về khuynh hướng của nền kinh 
tế sắp tới, từ đó thực hiện các biện pháp ổn 

định tài chính trong dài hạn nhằm ổn định thị 
trường tài chính và nền kinh tế góp phần ổn 
định kinh tế nói chung và ổn định TTCK nói 
riêng; (ii) Tạo sự minh bạch trên thị trường, 
tránh hiện tượng che dấu thông tin hoặc cung 
cấp thông tin không chính xác ảnh hưởng xấu 
đến thị trường; (iii) Khi đưa ra các chính sách 
về lãi suất nên đưa ra từng giai đoạn và thay 
đổi từng bước, từng mức độ cụ thể, tránh trường 
hợp đưa ra chính sách đột ngột với mức độ lớn 
làm ảnh hưởng đến thị trường. Điều này ảnh 
hưởng không tốt đến thị trường tài chính và 
TTCK. Tuy nhiên, khi nhận thấy thị trường 
cần có sự thay đổi trong chính sách thì phải 
nhanh chóng ra quyết định
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